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Nông nghiệp nông thôn miền núi Nghệ An Sau 10 năm đổi mới.





  Kỷ sư: Trần Minh Doãn 





 Sở Nông nghiệp và PTNT
Vùng miền núi Nghệ An có diện tích tự nhiên là 13.745 km2, dân số 1.081.1000 người chiếm 83% diện tích và 36,7% dân số toàn tỉnh bao gồm 10 huyện, 202 xã, 35 dân tộc cùng chung sống.

Diện tích đất đai rộng lớn, địa hình phức tạp bị chia cắt bởi nhiều sông suối, núi cao, vực sâu, độ phì tự nhiên kém, khí hậu khắc nghiệt, sự chênh lệch về nhiệt độ khá cao, khí hậu phân bổ thành 2 mùa rõ rệt, mùa Hè có gió Tây Nam khô nóng, nhiệt độ không khí tối đa lên tới 40 - 43.0c, mùa Đông có gió mùa Đông Bắc rét buốt, kéo theo mưa phùn ẩm ướt, nhiệt độ tối thấp xuống 1 - 00c. Số dân chiếm hơn 1/3 dân số toàn tỉnh. Người dân cần cù, chịu khó và trung thành, nhưng nhìn chung trình độ dân trí còn thấp, nhiều phong tục, tập quán còn khá nặng nề, đời sống nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng tuy đã có nhiều cải thiện song còn nhiều yếu kém, còn nhiều xã chưa có đường ô tô vào trung tâm, chưa có điện sinh hoạt và phát triển sản xuất. Hệ thống thông tin liên lạc chưa phát triển, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên.

Trong điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, nhưng nhìn lại sau 10 năm của thời kỳ đổi mới, nền nông nghiệp và nông thôn miền núi Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đạt khá, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần  của nông dân trong vùng được cải thiện.

I. Sản xuất Lương thực 

Sản xuất lương thực luôn được đặt vị trí hàng đầu trong nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà nói chung và khu vực miền núi nói riêng. Điều kiện để sản xuất lương thực ở miền núi gặp rất nhiều khó khăn, diện tích đất nông nghiệp  95.609 ha chiếm 6,95% đất tự nhiên. Đất trồng cây lương thực là 40.400 ha, bình quân đầu người chỉ đạt 374 m2.

Tuy vậy trong 10 năm qua, được sự quan tâm đầu tư chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh, nhiều tiến bộ kỷ thuật được ứng dụng, nhất là việc đổi mới cơ cấu giống, bỏ giống dài ngày, chủ yếu gieo trồng các giống lúa lai, ngô lai, hệ thống thuỷ lợi được đầu tư khá, tưới tiêu tương đối chủ động, lượng phân bón nhiều hơn, bón phân hợp lý hơn, công tác phòng trừ sâu bệnh đã được chú ý, quan tâm chỉ đạo thực hiện đã hạn chế được thiệt hại đến mức thấp nhất nên  diện tích, năng suất và sản lượng của  toàn vùng tăng nhanh, tăng đều và tăng khá ổn định qua các năm.         

Bảng 1: Sản lượng lương thực  có hạt qua các năm

TT
Huyện
1990
1995
2000
2001


Toàn tỉnh
479.643
614.012
832.399
871.301


10 huyện M.núi
132.866
165.564
238.441
273.334

1
Thanh Chương 
32.481
49.196
66.431
75.476

2
Anh Sơn
14.823
20.917
34.678
37.347

3
Nghĩa Đàn 
17.166
23.412
29.022
32.348

4
Tân Kỳ 
13.661
15.773
29.193
38.817

5
Quỳ Châu 
6.264
5.778
11.189
13.336

6
Quỳ Hợp 
17.749
16.569
21.091
22.299

7
Quế Phong 
10.417
11.926
16.059
16.099

8
Con Cuông
4.375
7.019
12.029
16.108

9
Tương Dương
9.241
8.196
8.289
11.402

10
Kỳ Sơn 
6.752
6.855
10.262
10.102

Qua số liệu ở bảng trên cho thấy tổng sản lượng lương thực (chỉ tính cây có hạt) tăng nhanh qua các năm:

Năm 1990 toàn vùng chỉ đạt 132.866 tấn, bình quân 145 kg/người/năm. Năm 1995 đạt 165.564 tấn, bình quân 161 kg/người/năm. Năm 2000 đạt 238.441 tấn, bình quân 223 kg/người/năm và đến năm 2001 toàn vùng đã đạt 273.334 tấn tăng hơn 2 lần so với năm 1990, bình quân lương thực đầu người  đạt 253 kg, trong khi bình quân lương thực đầu người toàn tỉnh mới đạt: 296 kg.

 Nhìn chung các huyện vùng núi thấp có tốc độ phát triển lương thực nhanh hơn các huyện vùng núi cao: huyện Thanh Chương  năm 1990 mới đạt 32 vạn tấn, năm 2001 lên 75 vạn tấn; huyện Anh Sơn năm 1990 đạt gần 15 vạn tấn, năm 2001  lên trên 37 vạn tấn;  Tân Kỳ năm 1990 đạt 13,6 vạn tấn năm 2001 lên gần 36 vạn tấn. Con Cuông  năm 1990 đạt 4,3 vạn tấn, năm 2001 đạt hơn 16 vạn tấn. Các huyện  Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp  có tốc độ phát triển chậm hơn.

Diện tích, năng suất, sản lượng ngô tăng nhanh hơn diện tích, năng suất  và sản lượng lúa .


+ Cây lúa

Bảng 2: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa qua các năm

                                                               ĐVT: Diện tích (ha), Năng suất  (tạ/ha, Sản lượng (tấn)

TT

Năm 1991
Năm 2001


Đơn vị
Diện tích
Năng

suất
Sản lượng
Diện

tích
Năng

suất
Sản lượng


Toàn tỉnh
186.313
23,48
437.560
189.103
41,3
781.113


10 huyện Miền núi
64.045
16,96
108.612
63.768
34,43
219.352

1
Thanh Chương 
14.473
17,8
25.719
14.830
43,17
63.894

2
Anh Sơn
5.883
21,2
12.413
5.848
41,75
24.429

3
Nghĩa Đàn 
6.734
23,2
15.560
6.311
42,88
27.061

4
Tân Kỳ 
6.291
16,4
10.292
6.442
43,86
28.248

5
Quỳ Châu 
2.958
19,5
5.773
3117
41,78
12.996

6
Quỳ Hợp 
7.392
19,3
14.265
4.507
41,51
18.682

7
Quế Phong 
6.349
15,6
9.877
5.792
26,65
15.433

8
Con Cuông
3.222
12,4
4.004
2.827
39,25
11.098

9
Tương Dương
5.881
7,4
4.351
8.756
11,85
1.379

10
Kỳ Sơn 
4.862
13,11
6.356
5.338
13,36
7.132

Sau 10 năm, diện tích lúa ở các huyện miền núi không tăng, nhưng năng suất L (tấn) ???

Bảng 3

TT

Năm 1991
Năm 2001


Đơn vị
Diện tích
Năng suất
Sản

lượng
Diện tích
Năng  suất
Sản lượng


Toàn tỉnh
17346
12
20.185
33.881
26,61
90.162


10 huyện Miền núi
13.512
12,3
16.616
22.228
24,29
53.982

1
Thanh Chương 
1.702
7,3
1.236
4.142
27,96
11.582

2
Anh Sơn
2.404
18,6
4.465
3.476
37,16
12.918

3
Nghĩa Đàn 
2.165
11,8
2.559
3.421
15,45
5.287

4
Tân Kỳ 
1.158
12,6
1.459
3.659
28,88
10.569

5
Quỳ Châu 
196
14,2
278
235
14,47
340

6
Quỳ Hợp 
1.439
11,7
1.744
1.862
19,43
3.617

7
Quế Phong 
482
12,1
583
480
13,88
666

8
Con Cuông
954
9,6
918
1.741
28,78
5.010

9
Tương Dương
860
8,4
726
1.12
10,11
1.023

10
Kỳ Sơn 
2.098
12,6
2.648
2.200
13,5
2.970


Ngô là cây lương thực quan trọng của khu vực miền núi. Trong những năm qua, đồng bào các dân tộc trong vùng đã tích cực phát triển mạnh mẽ cây ngô, vừa mở rộng diện tích gieo trồng cả 3 vụ trong năm: vụ Đông, vụ Xuân và vụ Thu Mùa, đưa nhanh các giống mới, giống ngô lai thay thế cơ bản các giống địa phương, đầu tư thâm canh cao, bón nhiều phân và bón cân đối, nên về diện tích năm 2001 tăng gần 10 ngàn ha, năng suất 12 tạ/ha (tăng 2 lần so với năm 1991) và sản lượng tăng 37.366 tấn (gấp 3 lần so với năm 1991). Các huyện có sản lượng ngô tăng nhanh là: Thanh Chương  (gần 10 lần), Tân Kỳ (8 lần), Con Cuông ( 6 lần) so với năm 1991. Ngô vừa làm lương thực cho người, thức ăn cho chăn nuôi vừa là hàng hoá có gái trị kinh tế cao.

I.2. cây công nghiệp và cây ăn quả

I.2.1 Cây công nghiệp hàng năm

Sản xuất các loại cây công nghiệp hàng năm là một thế mạnh của Nghệ An nói chung và các huyện khu vực miền núi nói riêng. Các loại cây công nghiệp hàng năm ở khu vực miền núi Nghệ An  có thế mạnh, có tốc độ phát triển nhanh đó là cây mía, cây lạc và cây vừng.

- Cây Mía

Bảng 4: Diện tích, năng suất, sản lượng  cây mía qua các năm

T
Tên
Năm 1991
Năm 1995
Năm 2001

T
Đơn vị
Diện tích
Sản

lượng
Diện tích
Sản

lượng
Diện tích
Sản

lượng


Toàn tỉnh
2.266
105.369
2.192
112.658
19.526
1.050.677


10 huyện Miền núi
1.491
65.734
1.584
81.738
18.474
983.559

1
Thanh Chương 
32
1.024


15
825

2
Anh Sơn
103
5.150
70
3.500
456
25.824

3
Nghĩa Đàn 
586
26.571
540
26.680
8.914
454.619

4
Tân Kỳ 
318
13.674
487
24.994
2.858
162.306

5
Quỳ Châu 
52
1.300
59
1.770
955
52.525

6
Quỳ Hợp 
363
16.335
410
24.660
5.095
280.225

7
Quế Phong 
22
990
18
134
30
840

8
Con Cuông
3
150


96
4.320

9
Tương Dương
12
540


8
364

10
Kỳ Sơn 
-






Mía là cây trồng có tốc độ phát triển nhanh nhất cả về diện tích lẫn sản lượng. Năm 1991 - 1995 toàn vùng chỉ có hơn 2.000 ha với sản lượng  hơn 100 ngàn tấn. Đến năm 2000 - 2001 toàn vùng  đã có gần 20 ngàn ha và sản lượng đạt trên 1 triệu tấn mía cây (gấp 10 lần so năm 1995, trong đó 10 huyện miền núi đã chiếm 95% diện tích và 94% sản lượng, đảm bảo  cơ bản đủ nguyên liệu cho 4 nhà máy có công suất hơn 8.000 tấn mía cây/ngày, góp phần to lớn trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho nhân dân trong vùng.

- Cây lạc
Bảng 5: Diện tích, năng suất, sản lượng  cây lạc qua các năm



Năm 1991
Năm 1995
Năm 2001

TT
Đơn vị
D.tÝch
S.l­îng
D.tÝch
S.l­îng
D.tÝch
S.l­îng


Toàn tỉnh
19.674
21.641
26.902
32.875
26.628
36.009


10 huyện M.núi
9.883
8.232
12.813
13.567
10.889
12.511

1
Thanh Chương 
1.806
1.530
2.400
2.946
1.805
2.088

2
Anh Sơn
1.164
1.303
1.604
1.935
1.731
2.389

3
Nghĩa Đàn 
1.599
1.194
1.989
2.187
1.104
1.165

4
Tân Kỳ 
1.876
1.344
2.507
2.502
2.805
2.661

5
Quỳ Châu 
249
300
199
179
216
271

6
Quỳ Hợp 
2.235
1.727
2.670
2.193
1.511
1.808

7
Quế Phong 
47
48
28
29
80
96

8
Con Cuông
811
700
1.260
1.473
1.461
1.816

9
Tương Dương
16
16
81
63
90
77

10
Kỳ Sơn 
80
70
75
60
176
140

Lạc là cây trồng truyền thống có sản lượng hàng hoá xuất khẩu lớn nhất của Nghệ An nói chung và 10 huyện miền núi trong tỉnh nói riêng. Về diện tích toàn tỉnh tăng khá, từ 19.600 ha (1991) lên 26.600 ha (2001), năng suất bình quân từ 11 tạ/ha (1991) lên 13,5 tạ/ha (2001), sản lượng tăng 15.000 tấn. Riêng các huyện miền núi diện tích tăng không đáng kể, nhưng năng suất tăng khá từ 8,3 tạ/ha (1991) lên 11,5 tạ/ha (2001), sản lượng tăng trên 4.000 tấn. Song do năng suất đạt còn qúa thấp trong khi chi phí cho sản xuất lạc lại cao  nên hiệu quả sản xuất lạc ở khu vực miền núi nhìn chung không cao.

I.2.2. Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả 

Các loại cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả là những loại cây có thế mạnh của Nghệ An  nói chung và của các huyện miền núi nói riêng. Trên 95% diện tích, sản lượng các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả là của khu vực miền núi. Các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả chủ yếu ở khu vực miền núi của tỉnh bao gồm: Chè công nghiệp, cà phê, cao su, cam chanh quýt, dứa, ...

Bảng 6: Diện tích, năng suất, sản lượng cây công nghiệp, cây ăn quả

                                                ĐVT: Diện tích (ha); 

Sản lượng (tấn)

Năm
Tổng Diện tích
ChÌ
Cà phê
Cao su


(ha)
Diện tích
Sản 

lượng
Diện tích
Sản lượng
Diện tích
Sản lượng

1992
19.112
1.954
5.999
1.560
2.177
1.591
337

1993
20.135
2.054
6.113
1.770
2.019
1.865
2.977

1994
9.512
2.240
7.948
1.970
4.232
2.931
4.613

1995
26.518
2.450
9.520
2.100
4.594
3.410
5.453

1996
30.152
2.880
9.946
2.620
1.136
4.130
3.354

1997
32.175
3.580
11.160
2.380
1.112
4.539
6.797

1998
34.715
4.230
12.029
3.498
1.268
4.828
1.726

1999
36.952
4.960
13.760
3.818
1.650
5.028
1.594

2000
34.954
3.728
11.984
2.988
400
3.564
497

2001
35.706
4.378
13.798
2.829
1.200
2.614
497

Năm
Hồ tiêu
Cam chanh quýt
Dứa


Diện tích
Sản lượng
Diện tích
Sản lượng
Diện tích
Sản lượng



1992
69
16
1.655
2.517
-
-

1993
135
15
1.956
3.370
-
-

1994


2.371
10.080
-
-

1995
226
87
2.547
12.400
-
-

1996
275
150
2.980
12.400
-
-

1997
279
158
3.480
17.414
-
-

1998
279
161
3.974
18.753
-
-

1999
284
172
4.521
20.250
-
-

2000
290
184
4.771
23.673
120
-

2001
295
191
1.811
23.925
1.070
8.250

Trong những năm qua, Nghệ An hết sức quan tâm đến việc đầu tư phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, cụ thể ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển, nhiều tiến bộ KHKT được ứng dụng như đầu tư khai hoang, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trợ giá giống mới, trợ cước vận chuyển phân bón, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi suất, đầu tư xây dựng các xí nghiệp chế biến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, ... Nên diện tích và sản lượng các loại cây công nghiệp, cây ăn quả tăng nhanh. Năm 1994 mới có 9,5 ngàn ha, năm 2001 đã tăng lên gần 36 ngàn ha (trong 7 năm tăng 27 ngàn ha). Như vậy mỗi năm trồng mới thêm gần 4 ngàn ha, trong đó chè là cây được quan tâm phát triển nhanh nhất, năm 1992 có 1959 ha, sản lượng 6 ngàn tấn chè búp tươi, đến năm 2001 diện tích lên 4.378 ha, sản lượng  gần 14 ngàn tấn chè búp tươi, chế biến 3.000 tấn chè búp khô và xuất khẩu 2.800 tấn, thu về trên 3 triệu USD.

Bảng 7:  Cây chè công nghiệp năm 2002

                              Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha;

 sản lượng: tấn tươi

T

Ước Tính năm 2002
Kế hoạch 2003

T
Huyện
Diện tích
N¨ngsuÊt
Sản 

lượng
Diện tích
Năng suất
Sản lượng


Toàn tỉnh
6.200


7.200




Kinh doanh
3.000
55
16.500
3.500
62,86
22.000


Trồng mới
1.000


1.000




Trong đó:







1
Thanh  Chương 
4.020


4.670




Kinh doanh
1.530
54
8.250
1.840
63,75
11.730


Trồng mới
660


620



2
Anh Sơn
1.620


1.940




Kinh doanh
950
59,5
5.650
1.100
66,36
7.300


Trồng mới
320


350



3
Quỳ Hợp 
250
50
1.250
250




Kinh doanh
250


250
54,80
1.370


Trồng mới







4
Con Cuông
310


340




Kinh doanh
270
50
1.350
310
61,60
1.600


Trồng mới
20


30



- Cà phê Phủ Quỳ là loại cà phê có tiếng trên thị trường trong nước và thế giới, mặc dù được tỉnh hết sức quan tâm chỉ đạo, đầu tư phát triển, song do giá cả thị trường có nhiều biến động, sâu bệnh  nhất là sâu Bore phát triển gây hại, nên ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển về mặt diện tích. Trong mấy năm gần đây tỉnh chủ trương bỏ hẳn giống cà phê vối, chỉ tập trung phát triển cây cà phê chè, với mức đầu tư  thâm canh cao, nên  diện tích, năng suất và sản lượng tăng giảm khá lớn, năm 1992 có 1.560 ha, sản lượng 2.200 tấn, năm 1998 có 2.100 ha, sản lượng 4.600 tấn, năm 1999 có diện tích cây gần 4.000 ha nhưng sản lượng chỉ đạt 1.650 tấn. Đến năm 2001 toàn bộ diện tích, năng suất và sản lượng cà phê vối đạt quá thấp phải phá bỏ nên diện tích chỉ còn 2.860 ha và sản lượng 1.200 tấn. 

Bảng 8:  cây cà phê năm 2002  

        Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn tươi

T

Ước TH năm 2002
Kế hoạch 2003

T
Huyện
Diện tích
Năng suất
Sản lượng
Diện tích
Năng suất
Sản lượng


Toàn tỉnh
2.144


2.614




Kinh doanh
1.115

1.450
1.200

1.500


Trồng mới
420


500




Trong đó:







1
Nghĩa Đàn  
2.067


2.527




Kinh doanh
1.068
13,13
1.403
1.153
12,6
1.453


Trồng mới
420


500



2
Tân Kỳ 
47


47




Kinh doanh
47
10
47
47
10
47


Trồng mới







3
Quế Phong 
30


40




Kinh doanh








Trồng mới
20


10



- Cam Vinh: (gồm cam Xã Đoài, cam Sông Con) là  loại đặc sản trên thị trường trong và ngoài nước, trong những năm 60 có năm Nghệ An đã xuất khẩu trên 20.000 tấn cam thu về một lượng ngoại tệ không nhỏ, đến những năm 70 diện tích giảm dần do đầu tư thâm canh thấp, sâu bệnh nhất là bệnh Greening gây hại. Những năm gần đây tỉnh đã có chủ trương đầu tư để khôi phục và phát triển cây cam truyền thống nên diện tích, năng suất và sản lượng tăng khá, năm 1992 có 1.605 ha, sản lượng trên 2,5 ngàn tấn, đến năm 2001 đã có trên 4,8 ngàn ha bao gồm cam, chanh, quýt và sản lượng đạt gần 24 ngàn tấn.

Bảng 9 :  Diện tích, năng suất và sản lượng cam chanh quýt năm 2002  

        Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn tươi

T

Ước TH năm 2002
Kế hoạch 2003

T
Huyện
Diện tích
Năng suất
Sản lượng
Diện tích
Năng suất
Sản lượng


Toàn tỉnh
5.100


5.460




Kinh doanh
3.000
64
19.200
3.000
73,3
22.000


Trồng mới
260


300




Trong đó:







1
Thanh Chương  
239
64,8
1.550
239
74,1
1.770

2
Anh Sơn
154
64,9
1.000
154
81,8
1.260

3
Nghĩa Đàn 
850
64,7
5.500
250
73,5
6.250

4
Tân Kỳ 
210
64,8
1.360
220
78,6
1.650

5
Quỳ Hợp 
350
65,7
2.300
350
70,1
2.480

6
Con Cuông
60
65
390
60
76,6
460

7
Các huyện khác
106
44,3
470
106
47,2
500

- Dứa là cây mới được khôi phục và phát triển từ năm 2000 đến nay, sau khi có nhà máy nước dứa cô đặc khởi công xây dựng, diện tích dứa tăng nhanh từ không có (2001 - 2002) lên tới trên 2.225 ha, trong đó có gần 285 ha có thu hoạch, sản lượng 8.000 tấn góp phần không nhỏ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích, xoá đói giảm nghèo trên vùng đất đầy khó khăn, tạo nên một khối lượng hàng hoá nông sản lớn cho tỉnh.

Bảng 10:  Diện tích, năng suất và sản lượng cây dứa năm 2002 và kế hoạch năm 2003.

                             Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn tươi

T

Ước TH năm 2002
Kế hoạch 2003

T
Huyện
Diện tích
Năng suất
Sản lượng
Diện tích
Năng suất
Sản lượng


Toàn tỉnh
2.225


3.025




Kinh doanh
285
280,7
8.000
1.200
395,8
47.500


Trồng mới
1.210


800




Trong đó:







1
Quỳnh Lưu   
1.465


1.765




Kinh doanh
165
230
3.800
760
386,7
29.410


Trồng mới
510


300



2
Nghĩa Đàn  
760


1.060




Kinh doanh
120
350
4.200
340
385
13.090


Trồng mới
300


300



3
Yên Thành  
400


600




Kinh doanh



100
500
5.000


Trồng mới
400


200



- Bên cạnh cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có quy mô lớn, trồng tập trung, những năm gần đây đồng bào các dân tộc  ở khu vực miền núi đã chú ý phát triển nhiều loại cây ăn quả có giá trị khác như: Nhẫn, vải, xoài, hồng, mơ, mận, táo, ... trong các vườn hộ gia đình, các trang trại, với diện tích hàng ngàn ha phân bổ hầu khắp các xã, các huyện trong vùng, đem lại một nguồn thu nhập  không nhỏ cho người dân.

I.3. Chăn nuôi


Chăn nuôi là một ngành chính, rất quan trọng đối với đồng bào các dân tộc miền núi của tỉnh. Những năm qua mặc dù chăn nuôi có tốc độ phát triển chậm hơn các huyện đồng bằng, tốc độ phát triển đàn bò: 4 - 4,5%, đàn trâu 2 - 2,2%, đàn lợn 3 - 3,5% nhưng đã góp 1 phần không nhỏ trong sự phát triển của nền nông nghiệp của tỉnh nói chung và khu vực miền núi nói riêng.

I.3.1 Đàn bò

Bò là loại gia súc có thế mạnh để phát triển ở khu vực miền núi. Những năm qua tốc độ phát triển của đàn bò tương đối khá: 1991 - 1995 là 4%/năm; 1996 - 2001 là 4,1%/năm.

Bảng 11: Số lượng đàn bò qua các năm   

TT
Đơn vị
1991
1995
2001


Toàn tỉnh
201.453
238.315
286.912


10 huyện Miền núi
95.539
114.652
142.911

1
Thanh Chương 
23.753
26.178
27.979

2
Anh Sơn
16.837
18.887
15.692

3
Nghĩa Đàn 
4.879
7.216
7.811

4
Tân Kỳ 
8.600
11.013
14.213

5
Quỳ Châu 
6.260
6.256
4.665

6
Quỳ Hợp 
4.432
7.109
7.858

7
Quế Phong 
6.432
7.860
7.183

8
Con Cuông
8.400
9.691
11.336

9
Tương Dương
6.642
8.312
25.879

10
Kỳ Sơn 
9.304
12.130
20.295

     (số liệu năm 2001 là số liệu mới điều tra chi tiết do cục thống kê tổ chức).

Bảng 12: Chất lượng đàn bò khu vực miền núi năm 2002

TT
Đơn vị
Tổng đàn
Bò cái sinh sản
Bò cày kéo
Bò lai sind


Toàn tỉnh
295.480
87655
159.560
91.500


10 huyện Miền núi
147.680
42.485
45.300
37.540

1
Thanh Chương 
28.140
10.320
15.690
9.200

2
Anh Sơn
16.070
5.140
10.440
4.300

3
Nghĩa Đàn 
8.550
3.030
1.210
4.800

4
Tân Kỳ 
14.750
4.600
5.730
5.650

5
Quỳ Châu 
5.230
2.290
640
1.530

6
Quỳ Hợp 
8.320
2.720
1.050
2.450

7
Quế Phong 
8.100
2.780
380
1.670

8
Con Cuông
11.670
3.920
5.870
3.000

9
Tương Dương
26.080
3.595
3.990
2.980

10
Kỳ Sơn 
20.500
4.450
300
1.960


Năm 2002 tổng đàn bò toàn tỉnh có 295.480 con trong đó có 87.655 bò cái sinh sản chiếm 30% tổng đàn, Bò lai sind 91.500 con chiếm 31% tổng đàn, riêng 10 huyện miền núi có 147.680 con chiếm 50% tổng đàn bò cả tỉnh, bò lai sind có 37.540 con chiếm 25% tổng đàn bò trong vùng và 41% tổng đàn bò sinh sản của tỉnh.

I.3.2. Đàn trâu


Con trâu sinh trưởng và phát triển khá phù hợp ở khu vực miền núi Nghệ An. Mặc dù trong những năm qua việc đầu tư cho con trâu không nhiều, những tiến bộ KHKT và vốn đầu tư cho đàn trâu còn hạn chế. Nhưng đàn trâu cả tỉnh nói chung và khu vực miền núi nói riêng vẫn có tốc độ phát triển khá nhanh, nhiều vùng con trâu đã trở thành hàng hoá nội tiêu và xuất khẩu có giá trị cao.

Bảng 13: Số lượng đàn trâu qua các năm

TT
Đơn vị
1991
1995
2001


Toàn tỉnh
214.302
246.983
271.675


10 huyện Miền núi
137.015
161.108
181.246

1
Thanh Chương 
26.045
28.303
29.341

2
Anh Sơn
12.436
14.420
18.225

3
Nghĩa Đàn 
26.795
29.833
26.107

4
Tân Kỳ 
23.534
25.750
28.766

5
Quỳ Châu 
5.844
9.763
13.139

6
Quỳ Hợp 
16.678
21.232
26.033

7
Quế Phong 
12.800
14.061
16.948

8
Con Cuông
7.931
11.156
13.638

9
Tương Dương
1.097
3.607
6.413

10
Kỳ Sơn 
2.855
2.983
3.076

                   (Số liệu 2001 cục Thống kê mới điều tra chi tiết)

- Tốc độ phát triển đàn trâu của toàn tỉnh thời kỳ 1991-1995 là 3%/năm; thời kỳ 1996 - 2001 là 1,7%/năm. Riêng các huyện miền núi, tốc độ phát triển 1991 - 1995 là 3,5%/năm; thời kỳ 1996 - 2001 là 2%/năm.

- Đàn trâu của 10 huyện miền núi chiếm 66,7% tổng đàn trâu của toàn tỉnh.

I.3.3 Đàn lợn

Trong 10 năm qua đàn lợn có tốc độ phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng đàn, trọng lượng xuất chuồng cũng tăng nhanh từ 50 - 60 kg/con (1991 - 1992) lên 70 - 80kg/con (2001 - 2002). Bên cạnh phát triển tổng đàn, chương trình chăn nuôi lợn sữa cũng đã được chú ý, nhiều mô hình chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp đã hình thành.

Bảng 14: Số lượng đàn lợn  qua các năm

T

Năm
Năm
Năm 2001

T
Đơn vị
1991
1995
Tổng đàn
TĐ nái sinh sản
Lợn thịt


Toàn tỉnh
586.415
730.778
1.093.949
151.113
941.621


10 Huyện  Miền núi
236.121
284.376
386.511
58.435
327.366

1
Th. Chương 
55.250
61.466
81.718
12.850
68.668

2
Anh Sơn
23.237
30.067
49.561
3.670
45.866

3
Nghĩa Đàn 
38.316
46.414
56.484
6.995
49.409

4
Tân Kỳ 
34.798
38.182
56.802
6.980
49.783

5
Quỳ Châu 
6.602
11.983
16.036
3.910
12.123

6
Quỳ Hợp 
18.345
30.850
37.293
3.875
33.386

7
Quế Phong 
16.833
16.723
18.451
6.970
11.478

8
Con Cuông
10.059
13.733
21.054
6.730
14.318

9
Tương Dương
14.131
14.770
24.746
1.600
22.914

10
Kỳ Sơn 
18.550
19.630
24.366
4.855
19.421

Tốc độ phát triển đàn lợn cả tỉnh thời kỳ 1991 - 1995 là 4,5%/năm, thời kỳ 1996 - 2001 đạt  6,5%/năm. Các huyện miền núi tốc độ phát triển thời kỳ 1991 - 1995 là 4%/năm và thời kỳ 1996 - 2000 là 6%/năm.

- Tổng đàn lợn của 10 huyện miền núi năm 2001 đạt 386.511 con, chiếm 35% tổng đàn lợn của cả tỉnh trong đó đàn lợn nái sinh sản chiếm 15%, đàn lợn thịt chiếm 84,8% tổng đàn.

Bên cạnh việc phát triển đại gia súc, tiểu gia súc, đàn gia cầm: Gà, vịt, ngan, ngỗng. Chăn nuôi đặc sản như: Dê,hươu, vịt bầu Qùy Châu, gà ác Kỳ sơn cũng đã được quan tâm đúng mức. Phong trào nuôi gà công nghiệp thả vườn, vịt đẻ siêu trứng đã được nhân rộng hầu khắp các huyện trong vùng.

I.4. Phát triển lâm nghiệp 

Diện tích tự nhiên toàn tỉnh có 1.648.729 ha, đất lâm nghiệp có rừng là 685.504 ha trong đó rừng tự nhiên 622.535 ha, rừng trồng 62.961 ha, độ che phủ rừng đạt 42%.

Riêng 10 huyện miền núi có diện tích tự nhiên 1.374.500 ha trong đó đất có rừng 639.326 ha chiếm 93,4% đất rừng toàn tỉnh, độ che phủ rừng của 10 huyện miền núi đạt 46,5%.

Trữ lượng gỗ của 10 huyện miền núi là 48.758.909 m3 chiếm 97,5% tổng trữ gỗ toàn tỉnh, trữ lượng tre, nứa hơn 1 tỷ cây chiếm 99,95% của cả tỉnh.

Trong mấy năm qua công tác lâm nghiệp được chú ý phát triển khá toàn diện, chuyển từ nền lâm nghiệp truyền thống lấy khai thác làm chính sang nền lâm nghiệp xã hội lấy bảo vệ khoanh nuôi, làm giàu vốn rừng, trồng rừng mới làm chính. Hàng năm trồng mới 10 - 15 ngàn ha, khoanh nuôi bảo vệ 563 ngàn ha. Từ những năm 1990 trở về trước mỗi năm khai thác 30 - 40 ngàn m3 gỗ rừng tự nhiên, nay chỉ khai thác mỗi năm 13 - 15 ngàn m3 rừng tự nhiên và rừng trồng, do vậy thảm thực vật được phát triển tốt, rừng và đất rừng đã có chủ, môi trường sinh thái được phục hồi.

Về trữ lượng gỗ tuy còn nhiều nhưng tập trung chủ yếu ở những vùng cao, có độ cao trên 700m, sát biên giới Việt Lào. Vùng gần đường giao thông và khu vực dân cư hầu như cạn kiệt.

Nghệ An có 3 trung tâm chế biến gỗ: ở Vinh với công suất 5 -6 ngàn m3/năm,  Đô Lương 2,5 - 3 ngàn m3/năm; Nghĩa Đàn 4 - 4,5 ngàn m3/năm. Ngoài ra các lâm trường và các huyện khác chế biến 4- 4,5 ngàn m3/năm. Đồng thời có 2 liên doanh với Đài Loan và Thái Lan mở 2 cơ sở chế biến ở Vinh với công suất 2,4 ngàn m3/năm.

- Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát (nay là vườn quốc gia Pù Mát) có 991.000 ha rừng và đất rừng, độ che phủ đạt 90,8%, đất có rừng  82.600 ha, đất chưa có rừng 7.400 ha, núi đá 1.075 ha. Khu bảo tồn có đường biên giới Việt Lào 61 km. 

Vùng đệm các khu bảo tồn có 93.000 ha, trong đó đất có rừng chiếm 49.300 ha, đất chưa có rừng  27.600 ha; núi đá 5.300 ha, đất khác 10.800 ha. Hơn 100 bản, 10.045 hộ gia đình đồng bào các dân tộc ở 3 huyện Anh Sơn, Tương Dương Và Con Cuông được hưởng lợi, với tổng vốn đầu tư 17,5 triệu EURO trong thời gian từ 1997 - 2003. đến 31/12/2001 đã thực hiện được 8.329 EURO, đạt 56,5% kế hoạch của dự án. Dự án được ban điều hành Trung ương và các Bộ ngành liên quan đánh giá đạt hiệu quả tốt.

Bảng 15: diện tích và trữ lượng gỗ, tre, nứa , mét của rừng 

Nghệ An 


  ( D. tích rừng 
Trữ lượng gỗ
Trữ lượng tre nứa

Loại rừng
Diện tích

(ha)
Tỷ lệ

(%)
Trữ lượng

(m3)
Tỷ lệ

(%)
Số lượng cây

(1000c)
Tỷ lệ

(%)

Tổng số
684.398
100
50.006.005
100
1.049.697
100

Trong đó







Rừng phòng hộ
347.944
50,8
25.211.380
50,4
498.253
47,5

Rừng đặc dụng
160.855
23,5
17.110.819
34,2
118.332
11,3

Rừng sản xuất 
175.599
25,7
7.683.806
15,1
433.112
41,3

Bảng 16: Diện tích rừng và độ che phủ đến 31/12/2001



Diện tích rừng
Độ che phủ

TT
Đơn vị
Diện tích(ha)
Tỷ lệ (%)
(%)


Toàn tỉnh
84.398
100
41,5


10 huyện Miền núi
639.326
93,4
46,51

1
Thanh Chương 
47.344
6,9
42

2
Anh Sơn
23.049
3,4
38,6

3
Nghĩa Đàn 
13.482
2,0
18,3

4
Tân Kỳ 
15.692
2,3
21,6

5
Quỳ Châu 
63.944
9,3
59,5

6
Quỳ Hợp 
26.171
3,8
28,8

7
Quế Phong 
121.080
17,7
63,9

8
Con Cuông
121.492
17,8
69,6

9
Tương Dương
145.632
21,3
51,9

10
Kỳ Sơn 
61.437
9,0
29,3

Bảng 17: Trữ lượng gỗ, tre, nứa đến 31/12/3001



Trữ lượng gỗ
Trữ lượng tre, nứa,mét

TT
Đơn vị
K. lượng (m3)
Tỷ lệ (%)
Khối lượng (1000 c)
Tỷ lệ %


Toàn tỉnh
50.006.005
100
1.049.697
100


10 huyện Miền núi
48.758.909
97,5
1.049.468
99,97

1
Thanh Chương 
2.834.780
5,7
68.034
6,6

2
Anh Sơn
1.382.926
2,8
79.837
7,6

3
Nghĩa Đàn 
633.544
1,3
8.716
0,8

4
Tân Kỳ 
703.237
1,4
15.217
1,4

5
Quỳ Châu 
4.174.590
8,3
170.870
16,3

6
Quỳ Hợp 
1.945.510
3,9
41.652
4

7
Quế Phong 
9.374.218
18,7
232.641
22,2

8
Con Cuông
11.615.675
23,2
141.909
13,5

9
Tương Dương
11.194.157
22,4
198.129
18,9

10
Kỳ Sơn 
4.900.172
9,8
92.152
8,8

Nhìn chung việc trồng rừng, chăm sóc  bảo vệ rừng có hiệu quả, trong 10 năm qua các huyện miền núi đã trồng được 61.896 ha rừng tập trung, hàng chục  triệu cây phân tán. Bình quân  trồng mỗi năm của giai đoạn 1996 - 2000 trên 8.000 ha/năm, tăng trên 2.500 ha so với bình quân giai đoạn 1991 - 1995, khoanh nuôi, bảo vệ trên 560 ngàn ha, tỷ lệ che phủ đạt 46,51% tăng trên 10% so với năm 1995. 

I.5.Thuỷ sản

Những năm trước đây, thuỷ sản ở khu vực miền núi chỉ dựa vào khai thác nguồn lợi thủy sản  tự nhiên ở các khe suối, sông ngòi là chính. Những năm gần đây phong trào nuôi trồng thuỷ sản đã phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các địa phương trong vùng, mỗi huyện có hàng ngàn ao nuôi cá, nhiều tiến bộ kỷ thuật về chăn nuôi cá được ứng dụng. Hàng năm ngành thuỷ sản đã cung cấp hàng chục tấn cá giống cho đồng bào các dân tộc trong vùng. Riêng huyện Thanh Chương phong trào nuôi cá trong ruộng lúa, nuôi cá thời vụ  đã được chú ý phát triển, mỗi năm nuôi thả  150 - 200 ha. Đồng thời kết hợp việc xây dựng các hồ đập tưới cho cây trồng để nuôi trồng thuỷ sản, phong trào nuôi cá lồng, cá bè trên sông Lam, sông Giăng, sông Hiếu cũng đã được bà con các dân tộc trong vùng đầu tư phát triển, đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế nói chung, cải thiện bữa ăn, xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân trong vùng.

I.6. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

 Bên cạnh việc phát triển các vùng sản xuất cây công nghiệp tập trung như chè, cà phê, cao su, mía đường, dứa, dâu tằm. sắn, cây lâm nghiệp làm nguyên liệu, ... đã hình thành các cụm công nghiệp chế biến, góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu .

Trong năm 2000 - 2001, công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm chiếm 70 - 80% giá trị công nghiệp trong vùng, tốc độ tăng trưởng bình quân 13,8%/năm. Đây là ngành công nghiệp được ưu tiên đầu tư, năng lực sản xuất tăng nhanh, đã và đang hình thành một số  cơ sở có quy mô lớn như:

Chế biến chè: Hiện có 3 dây chuyền chế biến với công suất mỗi dây chuyền 12 tấn búp tươi/ngày và 1 số dây chuyền nhỏ khác, đưa tổng công suất lên gần 60 tấn búp tươi/ngày tiêu thụ cơ bản hết nguyên liệu cho nhân dân trong vùng, Năm 2000 chế biến được 3.000 tấn, năm 2001 đạt 3.300 tấn, năm 2002 dự kiến 3.500 tấn chè búp  khô, xuất khẩu 2.800 - 3.300 tấn/năm.

Chế biến mía đường: Hiện trong vùng miền núi của tỉnh có 4 nhà máy chế biến mía đường với tổng công suất trên 8.000 tấn mía cây/ngày. riêng nhà máy đường TAT-L có công suất 6.000 tấn/ngày. Mỗi năm 4 nhà máy sản xuất trên 100 ngàn tấn đường và nhiều sản phẩm phụ khác, làm chuyển đổi cơ bản cơ cấu cây trồng trong vùng, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, tăng thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo.

Các xí nghiệp chế biến cao su, cà phê, chế biến tơ tằm cũng đã góp phần tiêu thụ hết nguyên liệu, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển. 

Bên cạnh các nhà máy chế biến chè, cà phê, cao su, mía đường đã và đang hình thành 1 số cơ sở công nghiệp chế biến khác  như chế biến tinh bột sắn công suất 120 tấn tinh bột/ngày, nhà máy chế biến nước dứa cô đặc 5.000 tấn sản phẩm/năm, nhà máy chế biến bột giấy 130 ngàn tấn/năm, nhà máy sản xuất ván MDF, nhà máy chế biến bột chuối, ,..

Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, làng nghề truyền thống  cũng được phát triển như: Nuôi tằm ươm tơ, dệt vải, dệt thổ cẩm, mây tre đan, mộc nề, làm nồi đất, xay xát, chế biến thức ăn gia súc, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: đá cát, sỏi, gạch, ngói, sản xuất và sửa chữa hàng kim khí, ... phát triển nhanh, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động, năm 2000 đã thu hút trên 15.000 lao động, thu nhập ổn định bình quân 300.000 - 400.000 đ/tháng.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp 1 bước

Hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh.

Hệ thống thủy lợi được ưu tiên đầu tư, đưa diện tích lúa được tưới từ 11.500 ha (1990) lên 35.600 ha (2000), các trạm bơm, hồ đập đê kè được làm mới, nâng cấp tu sửa,  hệ thống kênh mương máng cơ bản được bê tông hoá, phục vụ tốt công tác tưới, tiêu và phòng chống thiên tai.

Chương trình điện khí hoá nông thôn: Từ những năm 1990 trở về trước các huyện miền núi gần như không có điện sinh hoạt. Đến nay 9/10 huyện  trên 79% số xã và 75% số hộ trong vùng đã có lưới điện quốc gia.

Hệ thống giao thông nông thôn không ngừng được cải thiện,  có 195/ 202 xã thị trấn trong vùng đã có đừờng ô tô vào đến trung tâm xã, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản đã được nhựa hoá, 50%  đường tuyến huyện, tuyến xã đã được rải nhựa hoặc đổ bê tông. Hệ thống giao thông trong thôn xóm, đường nội đồng cũng được tu sửa và nâng cấp.

Hiện đại hoá và mở rộng hệ thống thông tin liên lạc: Đến năm 2000 trên 90% số xã trong vùng đã có máy điện thoại, trung bình 100 người dân có 1 máy điện thoại, mô hình bưu điện văn hoá xã được hình thành và phát triển .

Các trường học, trạm xá đã được kiên cố, xoá bỏ trường tạm, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 30%, bệnh sốt sét  được khống chế, phong trào thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ, lễ hội truyền thống được khôi phục và phát triển. Tuyệt đại đa số nhân dân trong vùng đã được xem truyền hình, nghe đài phát thanh, điều kiện ăn, ở học hành, chữa bệnh được khá hơn, trình độ dân trí được nâng lên 1 bước, mức sống vật chất của người dân trong vùng khá hơn, thu nhập bình quân năm 2000 đạt 1,6 triệu đồng/người, tăng gần 0,5 triệu đồng/người so với năm 1995. Hệ thống chính trị cơ sở cũng được củng cố, dân chủ được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những tồn tại chủ yếu

1. Cơ cấu kinh tế  nông nghiệp nông thôn, đặc biệt trong nội ngành nông nghiệp chuyển dịch chậm, sản xuất nông nghiệp còn phân tán, manh mún, mang nặng tính tự cung, tự cấp, sản xuất công nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở khu vực chậm phát triển, chủ yếu là sản xuất trồng trọt, chăn nuôi chưa phát triển so với tiềm năng. Thu nhhập kinh tế từ nghề rừng còn thấp.

2. Nhiều tiềm năng to lớn  ở khu vực miền núi chưa được khai thác đúng mức như: lao động, vốn, vật tư, kinh nghiệm, ... đặc biệt là việc sử dụng đất đai kém hiệu quả, trong vùng đang còn trên 604 ngàn ha đất (bao gồm cả đồi núi, sông ngòi) chưa được sử dụng, chiếm 87% đất chưa sử dụng của toàn tỉnh và chiếm 44% diện tích tự nhiên toàn vùng.

3. Năng suất các loại cây trồng, vật nuôi trong vùng còn rất thấp so với cả tỉnh, với tiềm năng và yêu cầu, sản phẩm còn phân tán, chất lượng, mẫu mã còn kém chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó năng suất lao động thấp, lao động thủ công, công cụ thô sơ là chủ yếu, nên năng suất lao động thấp hiệu quả sản xuất trên 1 đơn vị diện tích thấp: ở đồng bằng 1 ha đất lúa thu  20 - 25 triệu đồng/năm, 1 ha đất màu thu 18 - 22 triệu đồng, trong khi đó ở miền núi 1 ha đất lúa thu 13 - 14 triệu đồng, 1 ha đất màu thu 10 - 12 triệu đồng. 

4. Kết cấu hạ tầng ở nông thôn miền núi còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hoá.

5. Hệ thống thuỷ lợi mới chỉ đáp ứng được một phần  cho cây lúa còn thuỷ lợi, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây hoa màu gần như chưa có. Nhiều công trình được xây dựng đã khá lâu, nay  bị xuống cấp nghiêm trọng chưa được nâng cấp và khôi phục. Hệ thống giao thông nông thôn ở miền núi  đã được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, 60 - 70%  đường cáp xã, 30 - 40% đường cấp huyện không đi lại được trong mùa mưa, 7 xã  chưa có đường ô tô vào đến trung tâm xã. Hệ thống điện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, tổn thất điện năng lớn, chất lượng điện không ổn định, giá điện nông dân phải trả còn cao hơn 1,5 - 2,5 lần so với giá quy định, còn 1 huyện và trên 50 xã chưa có điện lưới quốc gia.

6. Thu nhập và đời sống của nông dân còn thấp, lao động thiếu việc làm ngày càng nhiều, bình quân thu nhập của nhân dân đạt 1,5 - 1,6 triệu đồng/người/ năm, đạt 70% so với mức trung bình cả tỉnh và 50% bình quân của cả nước, nhiều hộ nông dân ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu lương thực  3 - 6 tháng/năm, trên  60% dân số chưa được dùng nước sạch. Trên  30% dân số còn đói nghèo. Đặc biệt có huyện tỷ lệ hộ đói nghèo còn chiếm 50 - 60%.

7. Tính bảo thủ, ỷ lại của nông dân trong vùng còn nặng nề: "Chịu khổ nhưng không chịu khó" lâu đời sống trong gian khổ, trong điều kiện khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên, sớm bằng lòng thoã mãn với những cái hiện có, ít tiếp xúc với cơ chế thị trường, không năng động sáng tạo, tinh thần vươn lên làm giầu còn yếu.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi thời kỳ 2001 - 2010.

Mục tiêu tổng quát và lâu dài phát triển nông thôn miền núi Nghệ An là xây dựng một nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn miền núi có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp để nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng đất đai có hiệu quả và bảo vệ được môi trường sinh thái, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong vùng, đưa nông thôn miền núi tiến lên văn minh và hiện đại.

- Mục tiêu chủ yếu của  vùng miền núi thấp
(bao gồm các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn) 

TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
2000
2005
2010

1
Tốc độ tăng GTGT 
%
6,5
9,8-10,3
12-12,5

1.1
Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp 
%
4,8
6-6,5
5-5,5

1.2
Tốc độ tăng GTSX công nghiệp 
%
9,5
14,5-15
20-21

1.3
Tốc độ tăng GTSX Dịch vụ
%
6,5
10,5-11
10,5-11

2
Tỷ trọng GTSX so toàn tỉnh 
%
25,1
23-25
24-26

3
Cơ cấu kinh tế  
%
100
100
100

3.1
Nông nghiệp 
%
47-48
42- 39
29-27

3.2
công nghiệp xây dựng 
%
27-28
33-34
45-46

3.3
Dịch vụ
%
24-26
25-27
26-27

4
B.quân GTSX đầu người (giá 94)
Tr. ®
3,21
4,94
8,33

5
BQ GTSX NN /1 ha canh tác
Tri.®
12
18
28

6
Tỷ lệ hộ nghèo
%
(25
15
8

8
Trang bị động lực (mã lực/ha)
Mã lực

0,8
1,5

9
Số xã có đường ô tô vào Trung tâm
%
96
100
100

10
Số xã có điện (Bằng nhiều loại hình NL)
%
96
100
100

11
Số dân được dùng nước sạch
%
32,2
50
75

12
Số điện thoại/100 người dân
Cái

3
6

13
Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố
%
20
35
50

14
Tỷ lệ lao động nôngthôn được đào tạo
%

10
25

- Mục tiêu  chủ yếu của các vùng núi cao

(Bao gồm các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong , Con Cuông , Tương Dương,  và Kỳ Sơn)

TT
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
2000
2005
2010

1
Tốc độ tăng GTGT 
%
5,8
7-7,5
7-7,5

1.0
Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp 
%
4,8
6-6,5
5,5-6

1.2
Tốc độ tăng GTSX công nghiệp 
%
9,5
10-10,5
11-11,5

1.3
Tốc độ tăng GTSX Dịch vụ
%
6,5
8-8,5
8-8,5

2
Tỷ trọng GTSX so toàn tỉnh 
%
5,8
5-5,5
4,5-5

3
Cơ cấu kinh tế  
%
100
100
100

3.1
Nông nghiệp 
%
66-67
44-42
33-31

3.2
Công nghiệp xây dựng 
%
21-21,5
24-25
29-30

3.3
Dịch vụ
%
12,5-13
32-33
38-39

4
B.quân GTSX đầu người (giá 1994)
Tr.®g
1,59
2,5
3,60

5
BQ GTSX nông nghiệp /1 ha canh tác
Tr.®g
6
12
20

6
Tỷ lệ hộ đói nghèo
%
( 30
20
10

8
Trang bị động lực (mã lực/ha)
M.lùc

0,2
0,5

9
Số xã có đường ô tô vào trung tâm
%
80
90
100

10
Số xã có điện (Bằng nhiều loại hình Năng lượng)
%
32
100
100

11
Số dân được dùng nước sạch
%
21,6
40
70

12
Số điện thoại/100 người dân
Cái

2
4

13
Tỷ lệ nhà kiên cố và bán kiên cố
%
10
20
40

14
Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo
%

5
15

Để đạt các mục tiêu trên, cần tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như:

II.1. Sản xuất lương thực 

Sản xuất lương thực luôn là nhiệm vụ quan trọng của cả tỉnh nói chung và khu vực miền núi nói riêng, trong những năm tới cần tập trung ưu tiên đầu tư thâm canh 23 ngàn ha lúa nước hiện có, với chủ trương: ổn định diện tích lúa vụ Đông  Xuân, tăng diện tích lúa vụ Hè Thu, giảm diện tích lúa Mùa, giảm dần và luân canh diện tích lúa nương rẫy một cách hợp lý theo kế hoạch và quy hoạch. Đồng thời  mở rộng diện tích lúa nước ở những nơi có điều kiện. 80 -90% diện tích lúa Đông Xuân, 20 - 35% diện tích lúa vụ Hè Thu được gieo cấy bằng các giống lúa lai Trung Quốc, bón đầy đủ và cân đối các loại phân, điều tiết nước hợp lý, làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, chim chuột phá hoại để tăng nhanh năng suất và sản lượng  lúa.

Mỗi năm gieo trồng 21 - 22 ngàn ha ngô, tập trung mở rộng diện tích ngô vụ Đông Xuân, thâm canh cao bằng việc gieo trồng các giống ngô lai trong và ngoài nước, phấn đấu đạt năng suất bình quân 28 - 30 tạ/ha.

II.2. Sản xuất cây công nghiệp hàng năm

Tập trung vào các loại cây chính: Gieo trồng 22 - 25 ha mía mỗi năm, phấn đấu đạt năng suất 550 - 600 tạ/ha, đảm bảo đủ nguyên liệu cho 4 nhà máy hoạt động hết công suất hiện có. Tiếp tục mở rộng diện tích lên các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, ... khi quy mô các nhà máy mở rộng. 

Bên cạnh phát triển mạnh cây mía cần chú ý vừa mở rộng diện tích, đổi mới cơ cấu giống, mùa vụ để tăng nhanh sản lượng lạc, vừng, dâu tằm, ...

II.3. Xây dựng và phát triển vùng sản xuất các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả tập trung

Phấn đấu đến năm 2005 toàn vùng có 10.000 ha chè công nghiệp đạt năng suất 100 tạ búp tươi/ha. Đến năm 2010 có 15.000 ha năng suất 150 tạ búp tươi/ha. Phấn đấu đạt 7.000 ha cà phê vào năm 2005 và 10.000 ha vào năm 2010 với năng suất 15 - 20 tạ/ha. Năm 2005 đạt 10.000 ha dứa và đạt 20.000 năm 2010 với năng suất  500 - 550 tạ/ha. Năm 2005 đạt 5 ngàn ha cam chanh quýt, năm 2010 đạt 7 ngàn ha, năng suất 15-20 tấn quả/ha, xây dựng vùng dâu thâm canh 3500 ha đạt năng suất  25 tấn lá dâu/ha vào năm 2005 và 4.000 ha, năng suất 30 tấn lá dâu vào năm 2010 bằng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của Nghệ An.   

Trồng rừng tập trung năm 2005 phấn đấu đạt 50.500 ha, năm 2010 đạt  87.500 ha để đến năm 2010 có tổng diện tích rừng trồng đạt 138.000 ha (trong đó rừng nguyên liệu giấy 80.000 ha, MDF 5.000 ha, Việt đức 9.000 ha, 661, định canh, định cư, Pù Mát 44.000 ha). Đến năm 2005 độ che phủ rừng đạt 47%, năm 2010 đạt 55%. ứngng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong việc trồng rừng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, giấy và bột giấy. Trước hết tập trung sử dụng các giống mới như: Bạch đàn nuôi cấy mô, keo lai, bồ đề, những loại giống có tốc độ sinh khối cao. Đến năm 2005 cơ bản thay đổi tập quán trồng rừng bằng cây con gieo từ hạt sang sử dụng cây bằng công nghệ nuôi cấy mô, dâm hom.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi toàn diện, phấn đấu từ  năm 2005 đến năm  2010 đạt từ  220-250 ngàn con lợn, trong đó 70 - 80% lợn thịt là giống có độ nạc cao; 180 - 200 ngàn con bò trong đó 40 - 45% là bò lai sind; 2 - 4 ngàn con bò sữa;  200- 220 ngàn con trâu.

Phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nền kinh tế xã hội của tỉnh, đánh giá thực trạng, xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tạo điều kiện cho nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất lớn, sản xuất tập trung, sản xuất hàng hoá, khai thác tối đa mọi tiềm năng và thế mạnh của vùng, đặc biệt sử dụng và khai thác tiềm năng về đất đai, phát huy tối đa nội lực, thu hút  sự hỗ trợ từ ngoài vùng, nhằm tăng năng suất, sản lượng, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn miền núi ngày càng hoàn thiện nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc, thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi của tỉnh.

